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TOM TAT

Thi nghiém dwoc tién hanh trén 33 heo dwc thién thuéc nhém giéng heo lai hai mau Landrace
x Yorkshire dé phan tich sw lién két da hinh di truyén gen H-FABP vé&i cac tinh trang sinh ly - sinh
hoa mau, nang suat va chat lwgng thit lon. Két qua da phat hién 2 SNPs (1489C—T/Mspl and
1811C— G/Haelll) trong doan intron 2 ctia gen H-FABP. Tai vi tri 1489C—T/Mspl, tan sé kiéu gen CC
va CT dwoc xac dinh l1an lwot 1a 75,75% va 24,24%. Khong c6 ca thé nao mang kiéu gen TT. Riéng
tan sbé kidu gen CG va GG dwgc xac dinh 1an lwot l1a 27,27% va 72,73% tai dot bién diém
1811C > G/Haelll. Thém vao d6, sw lién két da hinh di truyén 1489C—>T/Mspl v&i cac tinh trang
HCTeo, PLT100, Ureaso, BUNg, VCK thidn, CP thin, WHC thin dwoc tim thdy c6 y nghia théng ké
(p<0,05), noi ma nhirng lon mang kiéu gen CC cé tinh ning vwot tréi hon CT. Nhirng nghién ciru
trwéc day da cung cap nhirng thong tin gia tri vé sw kiém soat cia gen ddi vé&i cac tinh trang vé mé&
ndi md, dé day m& lwng... Nghién clru nay da cung cap thém nhirng bang chirng vé vai trdo cia gen
trong kiém soat mét sé tinh trang khac va vi thé H-FABP cé thé dwoc xem nhw la gen tét cho cong
tac chon loc va gay gidng lon.

Tir khoa: Chét lwong thit, da hinh gen H-FABP, dic diém mau, lon, nang suét, phan tich twong quan.

SUMMARY

The study was conducted on 33-castrated-male pigs of Landrace x Yorkshire crossbreds to
analyze polymorphic association of the H-FABP gene with blood characteristics, growth performance
and meat quality traits. As a result, two SNPs (1489C —»T/Mspl and 1811C— G/Haelll) were identified in
the intron 2 of the candidate gene. Particularly, at the 1489C—T/Mspl, the frequency of CC (75.75%)
was higher than that of CT (24.24%). None of individual showed TT genotype. Additionally, genotypic
frequencies of CG and GG were 27,27% and 72,73% respectively at the SNP 1811C—G/Haelll.
Futhermore, 1489C—T/Mspl polymorphic association with HCTep, PLT190, Ureag, BUNgo, loin dry
matter, loin crude protein, loin water-holding capacity was statistically significant (p<0.05). Animals
with CC genotype showed these traits better than those with CT. Previous studies provided valuable
information for definitive role of the H-FABP gene in intramuscular fat, backfat thickness. Here, further
evidences for association of the gene with many other traits were added. Therefore, the H-FABP gene
may be considered as a good candidate gene for animal breeding programs.

Key words: Bood characteristics, growth performance, H-FABP gene, meat quality, pigs,
polymorphic association.

592


mailto:dvakhoa@ctu.edu.vn

Anh hwéng cua kiéu gen H-FABP 1én céc tinh trang sinh Iy - sinh hoa mau, nang suét va ...

1. DAT VAN DE

Trong nhiing ndm gan day, cac nha di
truyén hoc da nghién ctu va phéat trién cac
chi thi di truyén phan ti ciing nhu cac gen
lién quan dén cac tinh trang kinh té€ 6 lon
dé hé trg cho céng tac chon giéng. Mot s6
nghién ciiu chi ra rang dot bién gen IGF2
(3072 GA, intron 3) hay dot bién gen CSRP3
(1924 CT, exon 4) sé lam tang 22,58% dién
tich co thian va 2,18% ty 1& nac Xue va cs.,
2006; 2008). Trong {6, gen H-FABP va
RyR1 ciing gép phan nho dén cac tinh trang
nhu md trong cé (IMF), d6 day mé lung
(BFT) (Gerbens va cs., 1999, 2000; Urban
va cs., 2000; Pang va cs., 2005), tang trudng
co bép va tang trudng t€ bao sinh dudng
(Stincken va cs., 2009). 0] Viét Nam, céac
nha khoa hoc ciing da kham pha su da hinh
va danh gia tan s6 cta 2 kiéu gen H-FABP
va RyR1 trén mot s gidng lon noi (Ign Co,
Moéng Cai, Tap N4a, Meo, Mucng Khuong) va
2 gidng lgn ngoai (Landrace, Yorkshire)
(Nguyén Vian Cudng va cs., 2003; Nguyén
Thu Thiy va cs., 2005). D& nang cao sy
hiéu biét hon nita vé vai trd va chiic ning
ctia gen H-FABP, méi lién két da hinh di
truyén tai dot bién diém 1489C—T/Mspl
(intron 2) vội cac tinh trang sinh 1Đy mau,
sinh ho4a m4u, ning suit va ch4t lugng thit
d heo lai hai mau Yorkshire x Landrace
duge dau tu trong nghién ctu nay.

2. VAT LIEU VA PHUONG PHAP
2.1. Pong vat

Thi nghiém dugc tién hanh trén 33 lgn
dyc thién thudéc nhém lai 2 mau Yorkshire x
Landrace (YL) v6i khéi lugng song binh quan
33 + 4,02 kg. Lon c6 ngudn goc ti 14 me
khac nhau. Lon duge nudi ca thé, c6 mang an
riéng va cung diéu kién chiam séc nubi
dudng. Trong giai doan 30 - 60 kg, lgn dugc
cho dn giéi han theo dinh mtc caa trai
nhung sau d6 chuyén sang phuong thiic cho
an tu do cho dén khi xuat chudng (~100 kg).

2.2. Phan tich kiéu gen
2.2.1. Tach chiét DNA

Lay mAu tai lgn trit trong ethanol 70° va
bao quan tai -20°C cho dén khi phan tich.
DNA hé gen dudc tach chiét tit mau tai su
dung protenase K va ethanol/chloroform
theo cac budc sau (i) Pha vé mang t& bao va
mang nhan: cit khoang 20 mg mau mé tai
lon dé 6 nhiét d6 phong cho khé ethanol.
Nghién mau tai lgn thanh dang bt min
trong nito 16ng, ddm bao cho céc t& bao tach
rdi nhau ra. Duéi tac dung co hoc, mot phan
mang t& bao c6 thé bi pha v3, tao didu kién
tot nhat cho cac hoa chat tham gia pha vé
ciu tric mang. Tiép tuc cho thém 500 ul
lysis buffer dé pha vé mang t& bao va nhan,
giai phong DNA. Trong thanh phan cia dém
c6 chita SDS va EDTA, hai chit nay khong
chi c6 tac dung pha v mang ma con cé chiic
n#ng tc ché hoat dong ctia cac nuclease, dam
bao cho DNA khéng bi phan huy trong qua
trinh tach chiét, (ii) Loai bd cac thanh phan
khoéng c6 ban chat DNA: cho thém 2,5 pl
proteinase K (20 mg/ml) roi u & 56°C khoang
8-10 gis dé loai bd cac protein ndi bao hay
protein lién két véi DNA. Sau d6, b6 sung 2
ul RNase (10 mg/ml) va 1 6 37°C trong 1 gio
dé loai b6 RNA. Tiép theo cho thém 500 pl
amonium acetate (7,5 M), tri lanh 6 -20°C
trong thoi gian 1 gid, chd cho cac mudi amoni
két tha cac protein va cac thanh phan khac
trong dung dich. Sau d6 ly tdm 13.000 vong/
phit, trong 30 phit & 4°C. Thu phan dich néi
va loai bd cin, (iii) Taa DNA: cho vao
ethanol tuyét d6i (lanh) theo ty 1& thé tich
2:1 dé tia DNA trong thoi gian 2 gio 6 -20°C.
Tiép tuc ly tam véi toc dd 13.000 vong/phit
trong 10 phut ¢ 4°C va thu ta. Ria tua
bing 500 ul ethanol 70° rdi ly tam véi toc do
13.000 vong/phtt trong 10 phit 6 4°C. Thu
tia va dé kho ethanol trong khéng khi &
nhiét d6 phong, (iv) St dung 50-100 pl TE dé
hoa tan tua va bao quan & -20°C. DNA hé
gen sau khi tach chiét duge kiém tra bing
dién di trén gel agarose 0,8% va do OD &
budc séng 260 va 280 nm. Khi st dung hoa
loang DNA 6 néng d6 50 ng/ul bang TE.
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2.2.2. PCR -RFLP (Polymerase Chain Reaction
- Restriction Fragment Length
Polymorphisms)

Pé nhan dién da hinh gen tai d6t bién
diém 1489C— T/Mspl va 1811C— G/Haelll
trén intron 2 cua gen H-FABP, phan ting
PCR - RFLP st dung cidp moi dic hiéu (H-
FABP xu6i - ATTGCCTTCGGTGT
GTTTGAG - 3 va H - FABP nguge 5" - TCAG
GAATGGGAGTTATTGG-3) dé nhan doan
gen 1401 - 2216 (GenBank Y16180) c6 kich
thude phan ti 816bp va chu trinh nhiét PCR
dugc st dung (Gerbens va cs., 1997, Nguyén
Thu Thuy va cs., 2005). San phdm PCR-
RFLP dugc kiém tra va danh gia trén gel
agarose 2% dugc nhuém v6i ethidium
bromide trong TBE buffer. Cac doan DNA ¢6
thé dugc nhan dién trén agarose gel 89-727-
816bp (1489C—T/Mspl) va 16-117-278-405-
683bp (1811C—G/Haelll).

2.3. Panh gia kiéu hinh

Nghién ctu nay st dung cac két qua
danh gia kiéu hinh cta Nguyén Huy Tudng
(2010) trong giai doan ting trudng ctia lgn ti
30 kg dén khi xuét chuong dé phan tich su
anh hudng caa kiéu gen 1én céc tinh trang.
2.3.1. Sinh ly madau

Tai cac thoi diém 30, 60 va 100 kg cac chi
tiéu theo doi gbm s lugng hong cau (RBCs,,
RBCg, RBC,y), bach cau (WBC,,, WBC,,

WBC,,), tiéu cdu (PLT,, PLT,, PLT,,) va
hematorit (HCT,,, HCT,,, HCT,q,).

2.3.2. Sinh hod mdu

Ham lugng glucose, urea va chi s6 BUN
dudc phan tich tai thoi diém lgn 60 va 100 kg.
2.3.3. Ndng sudt quay thit

Khi lgn dat khéi lugng ~100 kg, tién
hanh mé khao sat dé danh gia nang sudt
quay thit theo tiéu chudn Viét Nam (TCVN
3899-84). Cac chi tiéu theo doi gom: khoi
lugng méc ham, ti 16 méc ham, khéi lugng
thit xé, ti 1& thit xé, d6 day md lung.
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2.3.4. Chét luong quay thit

Thit than (14y tai vi tri suén 10-11) va
thit dui dudc bao quan & 4°C dé danh gia cac
chi tiéu (i) pH tai cac thoi diém 45 phut
(pHy), 12 (pHyp), 24 gio (pH,,) va 48 gio
(pH,o) sau ha thit; (i) kha ning giti nudc
(WHC, %); (iii) vat chat kho (VCK), protein
tho (CP), béo tho (EE), canxi (Ca) va phétpho
(P) theo qui trinh AOAC (1984).

2.4.Xit Iy théng ké

Tan s6 kiéu gen va tin sd allele dudc
tinh toan dua theo dinh luat Mendel.

S6'liéu thi nghiém duge xt 1y bang phan
mém Excel va phdn mém Minitab Version 14
(General Linear Model, Tukey) theo m6 hinh:

Yi=ptot+eg

Trong d6: p: trung binh chung
a;: anh hudng cta kiéu gen
& sal s6

3. KET QUA THAO LUAN
3.1. Tan s6 kiéu gen va alen

Tai d6t bién diém 1489C—T (Mspl), kiéu
gen TT khong duge tim thay, vi vay tan s6
kiu gen CC va CT c6 ti 1é tuong tng la
75,75% va 24,24%. Trong d6 alen “C” c6 tan
s6 14 87,88% va “T” 1a 12,12% (Bang 1). So véi
cic nghién cttu khic nhan thay cé su phan bo
vé tan s6 kiu gen va alen khac nhau giiia cac
giong. Kiéu gen CC xuét hién véi tAn sudt rat
cao & 7 gidng lon ndi Méng Cai (100%), Cd
(97,30%), Meo (95,74%), Tap Na (87,80) va
Muong Khuong (79,63%) trong khi tan so
kiéu gen CT dugc tim thdy rat thap & Co
(2,70%), Meo (4,26%), Mong Cai, Tap Na va
Muong Khuong (0,00%). Riéng vé cic giong
Ign ngoai Landrace va Yorkshire, allele “C”
xuét hién véi tan s6 rét cao, vi thé kiéu gen
CC tuong tng duge tim thay 1a 92,86% va
94,44%. Dic biét kiéu gen TT khong xuét
hién & cac gidng lon nodi, Landrace va
Yorkshire (Nguyén Thu Thuy va cs., 2005).
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Bang 1. Pic diém kiéu gen H-FABP

Gen/enzyme Tan sb kiéu gen, % Tan sb alen, %
1489C— T/Mspl CcC CT TT C T
n 25,00 8,00 0,00 58,00 8,00
% 75,75 24,25 0,00 87,88 12,12
1811C— G/Haelll CcC CG GG C G
n 0,00 9,00 24,00 9,00 57,00
% 0,00 27,27 72,73 13,64 86,36

Két qua nghién ctiu trén cac quin thé lon
khac nhau (Nangchang trdng, Erhualian,
Meishan, Yushan den, Leping khoang,
Jinhua gay den, Shanggao gay den) 6 Trung
Qudc déu cho két qua 100% lgn mang kiéu
gen CC (Lin va cs., 2002). Nhin chung, mét
s6 gidng lon ngoai va ndi nudi é Viéet Nam
cling nhu mot s6 gidng lon ndi Trung Qudc
khéong mang kiéu gen TT.

Két qua ciing ghi nhan thém tai dot bién
diém 1811C—G (Haelll), kiéu gen CC khong
xuét hién trong quin thé nghién ctu, trong
khi d6 tan s6 kiéu gen CT va TT lan lugt 1a
27,27% va 72,73%. Vi vay, tin s6 allele “C”
(13,64%) ciing thap hon “G” (86,36%). Theo
Nguyén Thu Thuy va cs. (2005), trong cac
quin thé lgn khac nhau Cd, Meo, Tap N4,
Muong Khuong va Moéng Cai chi hién dién
hai kiéu gen CC va CT, hau hét cac ca thé
nghién ctu déu mang kiéu gen CC véi ti 1é
kha cao (93,62 - 98,82%). Riéng trong quan
thé Landrace (CC = 21,43%, CT = 39,29%,
TT = 39,29%) va Yorkshire (CC = 44,44%,
CT = 44,44%, TT = 11,11%) déu c6 da ca 3
kiéu gen. Diéu nay c6 thé 1a do dic diém
riéng vé giéng. C6 thé alen “C” c6 lién quan
mat thiét dén cac tinh trang vé md § cac
giong lon noi.

3.2. Anh huéng cua kiéu gen lén cac
tinh trang
Su phan tich va danh gia anh hudng ctaa
gen lén cac tinh trang nghién ctu dudc dau
tu tai diém dot bién 1489C— T (Mspl), két
qua ghi nhan é bang 2.

3.2.1. Sinh ly mdu

Tai thoi diém khoang 30 kg thé trong,
cac chi tiéu sinh ly mau (RBC,,, WBC,,
PLT,,, HCT,,) khong c6 su khac biét gitia cac
kiéu gen CC va CT. Su khéc biét nay cé thé
tim thay trong giai doan lgn 60 kg va 100 kg
noi ma kiéu gen CC c6 chi s6 HCT,, (0,36 +
0,01 va 0,40 + 0,02) (P=0,04), RBC,,, (4,72 +
0,35 va 5,97 + 0,61) (P=0,09), PLT,,, (203,30
+ 15,13 va 272,10 + 26,75) (P=0,03) thap hon
kiéu gen CT.

Mau dudc tao ra tit cac t& bao héng cau,
cac t&€ bao mau tring (bach cau), tiéu cau va
huyét tuong. Su gidm sut vé sé lugng hodc
kich thudc ctia cac t& bao mau dd ciing lam
giam s6 luong khéng gian ma né chiém
déng, két qua 1a HCT thap hon. Ngude lai
su gia tdng s luong hoéc kich thudc ctia cac
t& bao héng cau tang thém sé lugng khong
gian ma né chiém déng, két qua trong mot
thé tich huyét cAu cao hon (Victoria va
Mark, 2010). O dong vat c6 vid, HCT doc lap
v6i khéi lugng co thé. Trong trudng hop sot
xuat huyét két hop véi HCT cao sé lam ting
nguy co hoi chiing séc Dengue hay lam tang
nguy cd loan myeloproliferetive
(polycythemia vera, PV). Trong khi d6, bénh
phéi méan tinh hay thi€u nuéc ciing lam
hematocrit tdng cao. Méc du c¢é su khac biét
vé HCT gitia cac kiéu gen nhung nhin
chung HCT cta lgn thi nghiém nam trong
gia tri sinh ly binh thuong (0,32 - 0,50)
(Clarence va cs.,1986).

roi
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Bang 2. Anh huéng ctia kifu gen 1én cac chi tidu sinh 1y mau & thoi didm (n=33)

o cc CT
Chitieu (X +SE) (X +SE) P

Thoi diém 30 kg

WBC3o, 10% 24,43 +1,41 19,70 +2,49 0,11

RBCs, 10™/1 5,87 +0,27 5,09 +0,48 0,17

PLTo, 10%/1 284,90 25,19 302,10 +44,53 0,74

HCT30 0,39 +0,01 0,42 +0,02 0,14
Thoi diém 60 kg

WBCeo, 10% 17,74 +0,93 18,14 +1,64 0,83

RBCgo, 10™/1 5,53 +0,86 4,13 +1,53 0,43

PLTeo, 10%/1 212,90 £10,23 177,80 +18,08 0,10

HCTeo 0,36 +0,01 0,40 +0,02 0,04
Thoi didém xuét chubng

WBC00, 10%1 12,24 +1,27 9,39 +2,25 0,28

RBCigo, 10"/l 4,72 0,35 5,97 0,61 0,09

PLT100, 10/ 203,30 15,13 272,10 +26,75 0,03

HCT100 0,37 +0,02 0,40 +0,03 0,48

HCT 1a thuéc do téng khéi lugng cta
héng cau so véi tong khéi luong mau toan
phan trong moét mau (Nguyén Quang Mai,
2004). Nhin chung, nhiing con lgn mang kiéu
gen CC c¢6 s0 lugng héng cAu nhiéu hon
nhiing con mang kiéu gen CT, nhung HCT
lai thap hon trong giai doan lgn 30 - 60 kg.
Diéu nay c6 thé 1a do thé tich héng ciu cta
lon mang kiéu gen CT 16n hon nén HCT cao
hon. Tuy nhién, & giai doan xuit chuéng thi
ngudc lai. Su khac biét vé RBC,,, gitia 2 kiéu
gen khong c6 ¥ nghia théng ké (P=0,09) kém
theo 1a sy khac biét rat c6 y nghia vé PLT,,.
Nhiing lgn mang kiéu gen CC c6 PLT,,, cao
hon CT (203,30 + 15,13 va 272,10 + 26,75)
(P=0,03). PLT dugc biét 12 mot hé théng co
chtic ndng ngén chin vat la, vi tring xdm
nhap vao co thé. Tiéu cAu sé co lap ching
truée khi ching bi thuc bao (Nguyén Thi
Kim DPoéng va Nguyén Van Thu, 2009). Tiéu
cAu rat dé v4 va gidi phéng ra mot s6 chat
nhu: thromboplastin, serotonin, ADP,
adrenalin ¢6 tac dung gdy co mach, bit kin
vét thuong va cac photphotlipit cta tiéu cau
c6 val tro quan trong trong quéa trinh dong
mau (Nguyén Quang Mai, 2004). Nhu vay,
nhiing con lgn mang kiéu gen di hop CT c6
kha ning tu bao vé co thé va kha ning tu
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cam mau khi bi tén thuong t6t hon nhiing
con 1gn mang kiéu gen déng hop troi CC.
2.2.2. Sinh héa mdu

Két qua thi nghiém cho thay, nhiing con
lon mang kiéu gen CT (6,94 mmol/l) c6 néng
dd urea trong mau cao hon nhiing Ign mang
kiéu gen CC (5,41 mmol/l) tai thoi diém 60 kg.
Su khac biét nay c6 y nghia thong ké (P<0,05)
(Bang 3). Thong thudng cac sinh vat khong dé
dang loai b6 amonia (NH,;) mot caich nhanh
chéng va thudng phai chuyén né sang mot s6
chat khac nhu urea hay acid uric.

Urea that su khong déc hai. Khi thém
vao mot lugng 16n urea cho dialysate cua
bénh nhén chay than nhan tao thi khéng c6
tdc hai (Johnson va cs., 2007). Thuc chait,
urea 1a mot chat tiét ra bdi gan va dudc loai
bé khdéi mau nhd than. Sau khi dudc tao
thanh ¢ gan, urea dudc dua vao mau roi duge
loc qua than, mot phan duge tai hap thu 6
ong than va mot phan thai ra ngoai thong
qua nudc tiéu. Binh thudng, co thé chi can
ning lugng cung cip tir lipid va glucid 1a du.
Tuy nhién, khi ¢6 su thiéu hut ngudn cung
cdp nang lugng tit lipid va glucid, co thé
ciing st dung dén nguoén nang lugng protein
vi th€ ma nong do urea trong mau tang lén
Db Pinh Hs, 2007).



Anh hwéng cua kiéu gen H-FABP 1én céc tinh trang sinh Iy - sinh hoa mau, nang suét va ...

Bang 3. Anh huéng ctia kifu gen 1én cac chi tiéu sinh héa mau (n=33)

ccC

CT

Chi tiéu ()? +SE) ()? +SE) P

Thoi diém 30 kg

Glucose, mmol/L 4,41+0,15 4,4910,26 0,79

Urea, mmol/L 5,41+0,30 6,94+0,53 0,02

BUN, mmol/L 2,49+0,14 3,19+0,25 0,02
Thoi diém xuét chudng

Glucose, mmol/L 4,44+0,12 4,4010,22 0,89

Urea, mmol/L 6,00+0,53 5,90+0,93 0,93

BUN, mmol/L 2,76+0,24 2,71+0,43 0,93

BUN thuong dudc dung dé danh gia
chtic ning ctia than. Tuy nhién, c6 rat nhiéu
quéa trinh trao d8i chéit va cac bénh khéc
cing lam thay d6i nong d6 BUN nhung c6
thé khong lam thay déi chtic nang cta than.
Ngoai ra, néng d6 BUN c6 thé dung dé chi
bao vé tinh trang protein trong mot nhém
dong vat (McKee va cs., 2004). Su khac biét
c6 ¥ nghia thong ké vé ham lugng urea dan
dén su khac biét vé BUN giiia cac kiéu gen
(P=0,02) 6 thoi diém lon dat khéi lugng séng
khoang 60 kg (Bang 3).

Glucose 1a co chit chuyén hoéa chu yéu
caa glucid (P6 Pinh HH, 2007). Néng do
glucose trong mau ¢ hai kiéu gen cta lgn thi
nghiém trong giai doan 60 kg dén xuit
chuéng khéong c6 khac biét. Nhu vay, kiéu
gen anh hudng dén néng do urea va BUN
nhung khéng anh hudng dén néng do6 glucose
trong mau.

2.2.3. Nang sudt quay thit

Bang 4 cho thiy, cac tinh trang nang
sudt thit nhu: khéi luong méc ham, ti 1& moéc
ham, khéi lugng thit xé, ti 1é thit xé va day
mé lung & 3 diém (c6, lung, than) caa hai
kiéu gen CC va CT khac nhau khong y nghia
thong ké. Riéng vé d6 day md lung & ¢6 thi c6
su khéac biét gan c6 y nghia gitia kiéu gen CC
(3,74 + 0,26) va CT (4,30 + 0,15) (P=0,08).
Pay ciing 1a diém c6 md lung day nhat doc
theo séng lung. Nhin chung, d6 day md lung
trung binh & lgn ¢6 kiéu gen CT (2,77 + 0,10)
cao hon CC (2,60 £ 0,18).

Khi phéan tich da hinh RFLP Mspl trén
3 giong lon Duroc, Landrace va Yorkshire,
Kim va cs. (2009) da tim thay su méi lién két

rdt c6 y nghia thong ké gitia kiéu gen H-
FABP v6i d6 day md lung (P<0,01). Thém
vao d6, Jia-qi va cs. (2003) cing bao cao
rang, kiéu gen H - FABP anh hudng c6 §
nghia 1én d6 day mé lung 6 sudn 6 - 7 va day
mé lung trung binh khi do béng may siéu Am
trén moét quan thé lgn F2 con song (P<0,05).
Su lién két gen H - FABP véi tinh trang md
ndi md va md lung cling dudc tim thiy trén
quin thé F3 lgn ban dia Han Qudc va quan
thé lai ban dia vé6i Yorkshire (P<0,05) (Li va
cs., 2010). Tuy nhién, mét bao cdo khac cho
rang khong c6 méi lién két caa H-FABP véi
do day md lung trén lgn Large White va
Landrace (Urban va cs., 2002).

2.2.4. Phdam chdt quay thit

Thit 14 mot trong nhiing ngudn cung cip
protein chinh cho con ngudi va thit lgn dude
san xuat va tiéu thu nhiéu nh4t hién nay.
Trong nhiing nam gan day, ngudi tiéu dung
thit lgn quan tdm nhiéu dén van dé chat
lugng thit nhu mau sic, 6 mém, ham lugng
nudc trong thit...

Su tang bién dudng trong md co sé lam
giam dot ngot pH (<5,5) sau ha thit 24 gic
kém theo 1 su tang nhiét do co dan dén su
bién tinh protein va vi thé sé anh hudng dén
CL, WHC,... (Favero, 2002). Su bién tinh
protein cd c¢6 thé lam giam chét lugng thit.
Qua phan tich thanh phan dudng chat trong
thit than nhan thdy nhiing lgn mang kiéu
gen CC c¢6 ham lugng VCK va protein cao
hon lgn mang kigu gen CT. Sy khac biét nay
rat c6 § nghia thoéng ké (P<0,05). Protein
(CP) 1a thanh phan dinh dudng quan trong
nhat va gia tri nhat cta quay thit (Bang 5).
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Bang 4. Anh hudng ctia kiéu gen 1én ning suit quay thit (n=33)

Chi tieu —CC —CT P
(X +SE) (X £SE)
Khéi lwgng méc ham, kg 85,46+1,80 85,76+1,02 0,89
Tilé méc ham, % 79,57+2,03 80,91+1,15 0,57
Khéi lwgng thit xé, kg 78,60+1,72 78,83+0,98 0,91
Ti 1€ thit xé, % 73,19+1,92 74,37+1,09 0,60
Day m& lung & cb, cm 3,7410,26 4,30+0,15 0,08
Day mé& lwng & swon 10-11, cm 2,12+0,18 2,31+0,10 0,38
Day m& lwng & hong, cm 2,16+0,18 1,97+0,10 0,36
Day m& lwng trung binh, cm 2,60+0,18 2,77+0,10 0,35

Bang 5. Anh hudng ctia kiéu gen 1én thanh phan dinh dudng cta thit than (n=33)

Chi tiéu e gy P
(X +SE) (X £SE)

VCK, % 25,3240,22 24,3240,39 0,03

Ash, % 1,3740,05 1,3940,10 0,88
CP, % 21,38£0,19 20,21£0,33 0,00
Ca, % 0,22+0,02 0,290,03 0,08
P, % 0,18+0,01 0,18+0,01 0,85
EE, % 2,03£0,18 2,05£0,14 0,95

Qua phan tich nhan thdy gia tri pH ctaa
thit dui va thit than tai 4 thoi diém khao sat
khéac nhau (45 phut, 12, 24 va 48 gié sau ha
thit) cta hai kiéu gen CC va CT khéng c6
khac biét y nghia. Gia tri pH c¢6 khuynh
huéng gidm dan déu tu 45 phit dén 24 gio
sau ha thit. Ngoai trit pH thin ctaa kiéu gen
CC, cac gia tri pH khac tai thoi diém 48 gio
sau ha thit Âc6 khuynh huộng ting nhe trd lai
(Bang 6).

Nhu vay, gen H - FABP khoéng c6 anh
hudng dén gia tri pH sau ha thit. Nguyén
Thién va Vo6 Trong Hét (2007) cho ring,
néu thit ¢6 pH gidm cham sau khi giét mé
va dat mic 6,2 thi dugc x&p loai DFD (dam,
chic va kho). Néu sau khi giét md, pH sut
giam cuc nhanh trong vong 45 phut dén
mic 5,0 - 5,3 va kéo theo tdng nhiét 42 -
43°C, sau d6 d6 pH tiang 1én 5,4 - 6,0 vao luc
24 gig thi dugc xé&p loai PSE (nhat, mém va
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ri nuéc). Néu sau khi gi€t mé d6 pH gidm
dian dan va dat khoang 6,2 trong 45 phiit,
sau d6 dat miic 5,8 dén 5,9 vao lic 24 gio
thi 1& loai thit binh thuong. Dya theo tiéu
chi nay thi thit ctia lgn trong nghién ctu
nay c6 thé xép loai PSE nhe.

Két qua bang 7 cho thay, kha ning giii
nude cta thit dui & nhiing con lon mang kiéu
gen CC (70,13%) cao hon nhiing con mang
kiộu gen CT (69,44%) nhung khong cộ §
nghia thong ké. Trong khi d6, nhiing lon
mang kiéu gen CC (71,58%) c6 kha ning git
nuée cta thit than kém hon kiéu gen CT
(75,05%). Miéng thit mém c6 ham lugng
nude tội thiộu, ¢ huong vi thom ngon hap
din mội khiộn ngudi dn cam thdy ngon
miéng. Ham lugng nudc con giit lai trong thit
sau khi n&u 14 rdt quan trong dé thit c6 dude
nhiing dac diém d6 (Hoi déng Hat coc Chan
nudi My, 1996).
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Bang 6. Anh huéng ctia kiéu gen 1én pH thit than va thit diii & cac thoi diém
sau ha thit (n = 33)

Chi tigu ce T P
(X +SE) (X +SE)
Thit than
pH45 6,05£0,07 5,9740,13 0,63
pH12 5,68£0,10 5,7740,16 0,64
pH24 5,65£0,06 5,5940,11 0,66
pH48 5,560,05 5,70£0,08 0,15
Thit dui
pH45 6,25£0,08 6,35£0,14 0,55
pH12 5,860,06 5,92£0,10 0,62
pH24 5,75£0,10 5,640,06 0,33
pH48 5,71£0,06 5,700,11 0,98

Bang 7. Anh huéng ctia kifu gen 1én kha ning git nudc ctia thit ¢ 72 gia
sau gi€t md (n = 33)

ot cc cT o
Hieu (X +SE) (X +SE)

Thit than 71,58:0,84 75,05+1,49 0,05

Thit dui 70,13+1,91 69,4413,37 0,86

Kha nang giti nuéc ctia thit phan anh
mtic do tuoci ctua thit. Nhiing loai thit ri nuéc
sé it dugc ua chudng. Ty 1& nuéc trong co
khoang 75%. Mot phan nudc duge lién két
rat chit ché do dic diém ngiu cuc cia phan
tit dugc tich dién nhd vao cac chubi
polypeptide ctia cac phan ti protein. Phan
16n nuéc sé duge tao thanh cac khéi phan ti
dugc gitt lai thong qua hiéu tng khéi 1ap thé
trong mang dudc hinh thanh nén tu cac
chubi nay. Nhu vay, tit ca cac nguyén nhan
lam thay d6i viéc déong mang nay sé lam anh
hudng dén su gifi nude. Khi ma d6 pH gidm
dian dan dén mang ctia chudi polypeptide bi
siét chit lam cho kha néng gifi nudc caa thit
bi gidm. D6 pH cang cao thi kha ning giii
nuéc cang cao. (Nguyén Thién va Vo Trong
Hét, 2007). Nhu vay, gen H - FABP c6 méi
lién két chit ché véi kha ning gifi nuée cua
thit than ¢ thoi diém 72 gio sau giét mé. Xét
vé mit chat lugng thi thit nhiing con lgn
mang kiéu gen CC sé ngon hon nhiing con
mang kiéu gen CT.

4. KET LUAN

Mot s6 nghién cttu trong va ngoai nuée
da chtng minh gen H - FABP c6 méi quan
hé chit ché dén cac tinh trang mdé noéi mo,
d6 day md lung,... Trong thi nghiém nay, su
phan tich mo6i lién két da hinh tai dot bién
diém 1489C— T/Mspl vé6i cac tinh trang
HCT,, PLT,q, Ureas, BUNg, VCK thén,
CP than, WHC than dudc tim thiy cb6 y
nghia théng ké (P<0,05) noi ma nhiing lgn
mang kiéu gen CC c6é tinh ning vugt troi
hon CT. Su lién két da hinh tai diém
1489C—> T/Mspl trén gen H - FABP c6 thé
dugc xem nhu nhiing minh chiing gia tri vé
vai tro xa hon ctia gen H - FABP trong viéc
kiém so4t mot s§ tinh trang vé sinh 1y, sinh
hoa mau va chit luong thit. C6 thé xem H -
FABP 12 marker di truyén phan ti tng
dung trong viéc cai thién chit lugng con
gibng nham nang cao hon nita hiéu qua
chén nubi lgn.
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TÓM TẮT


Thí nghiệm được tiến hành trên 33 heo đực thiến thuộc nhóm giống heo lai hai máu Landrace x Yorkshire để phân tích sự liên kết đa hình di truyền gen H-FABP với các tính trạng sinh lý - sinh hoá máu, năng suất và chất lượng thịt lợn. Kết quả đã phát hiện 2 SNPs (1489C(T/MspI and 1811C(G/HaeIII) trong đoạn intron 2 của gen H-FABP. Tại vị trí 1489C(T/MspI, tần số kiểu gen CC và CT được xác định lần lượt là 75,75% và 24,24%. Không có cá thể nào mang kiểu gen TT. Riêng tần số kiểu gen CG và GG được xác định lần lượt là 27,27% và 72,73% tại đột biến điểm 1811C(G/HaeIII. Thêm vào đó, sự liên kết đa hình di truyền 1489C(T/MspI với các tính trạng HCT60, PLT100, Urea60, BUN60,  VCK thăn, CP thăn, WHC thăn được tìm thấy có ý nghĩa thống kê (p<0,05), nơi mà những lợn mang kiểu gen CC có tính năng vượt trội hơn CT. Những nghiên cứu trước đây đã cung cấp những thông tin giá trị về sự kiểm soát của gen đối với các tính trạng về mỡ nội mô, độ dày mỡ lưng... Nghiên cứu này đã cung cấp thêm những bằng chứng về vai trò của gen trong kiểm soát một số tính trạng khác và vì thế H-FABP có thể được xem như là gen tốt cho công tác chọn lọc và gây giống lợn.


Từ khoá: Chất lượng thịt, đa hình gen H-FABP, đặc điểm máu, lợn, năng suất, phân tích tương quan. 


SUMMARY


The study was conducted on 33-castrated-male pigs of Landrace x Yorkshire crossbreds to analyze polymorphic association of the H-FABP gene with blood characteristics, growth performance and meat quality traits. As a result, two SNPs (1489C(T/MspI and 1811C(G/HaeIII) were identified in the intron 2 of the candidate gene. Particularly, at the 1489C(T/MspI, the frequency of CC (75.75%) was higher than that of CT (24.24%). None of individual showed TT genotype. Additionally, genotypic frequencies of CG and GG were 27,27% and 72,73% respectively at the SNP 1811C(G/HaeIII. Futhermore, 1489C(T/MspI polymorphic association with HCT60, PLT100, Urea60, BUN60,  loin dry matter, loin crude protein, loin water-holding capacity was statistically significant (p<0.05). Animals with CC genotype showed these traits better than those with CT. Previous studies provided valuable information for definitive role of the H-FABP gene in intramuscular fat, backfat thickness. Here, further evidences for association of the gene with many other traits were added. Therefore, the H-FABP gene may be considered as a good candidate gene for animal breeding programs.


Key words: Bood characteristics, growth performance, H-FABP gene, meat quality, pigs, polymorphic association. 


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Trong những năm gần đây, các nhà di truyền học đã nghiên cứu và phát triển các chỉ thị di truyền phân tử cũng như các gen liên quan đến các tính trạng kinh tế ở lợn để hỗ trợ cho công tác chọn giống. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng đột biến gen IGF2 (3072 GA, intron 3) hay đột biến gen CSRP3 (1924 CT, exon 4) sẽ làm tăng 22,58% diện tích cơ thăn và 2,18% tỷ lệ nạc (Xue và cs., 2006; 2008). Trong đó, gen H-FABP và RyR1 cũng góp phần nhỏ đến các tính trạng như mỡ trong cơ (IMF), độ dày mỡ lưng (BFT) (Gerbens và cs., 1999, 2000; Urban và cs., 2000; Pang và cs., 2005), tăng trưởng cơ bắp và tăng trưởng tế bào sinh dưỡng (Stincken và cs., 2009). ở Việt Nam, các nhà khoa học cũng đã khám phá sự đa hình và đánh giá tần số của 2 kiểu gen H-FABP và RyR1 trên một số giống lợn nội (lợn Cỏ, Móng Cái, Tạp Ná, Mẹo, Mường Khương) và 2 giống lợn ngoại (Landrace, Yorkshire) (Nguyễn Văn Cường và cs., 2003; Nguyễn Thu Thúy và cs., 2005). Để nâng cao sự hiểu biết hơn nữa về vai trò và chức năng của gen H-FABP, mối liên kết đa hình di truyền tại đột biến điểm 1489C(T/MspI (intron 2) với các tính trạng sinh lý máu, sinh hoá máu, năng suất và chất lượng thịt ở heo lai hai máu Yorkshire x Landrace được đầu tư trong nghiên cứu này.


2. vật liệu Và PHƯƠNG PHÁP


2.1. Động vật 


Thí nghiệm được tiến hành trên 33 lợn đực thiến thuộc nhóm lai 2 máu Yorkshire x Landrace (YL) với khối lượng sống bình quân 33 ( 4,02 kg. Lợn có nguồn gốc từ 14 mẹ khác nhau. Lợn được nuôi cá thể, có máng ăn riêng và cùng điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng. Trong giai đoạn 30 - 60 kg, lợn được cho ăn giới hạn theo định mức của trại nhưng sau đó chuyển sang phương thức cho ăn tự do cho đến khi xuất chuồng (~100 kg). 


2.2. Phân tích kiểu gen


2.2.1. Tách chiết DNA

Lấy mẫu tai lợn trữ trong ethanol 70o và bảo quản tại -20oC cho đến khi phân tích. DNA hệ gen được tách chiết từ mẫu tai sử dụng protenase K và ethanol/chloroform theo các bước sau (i) Phá vỡ màng tế bào và màng nhân: cắt khoảng 20 mg mẫu mô tai lợn để ở nhiệt độ phòng cho khô ethanol. Nghiền mẫu tai lợn thành dạng bột mịn trong nitơ lỏng, đảm bảo cho các tế bào tách rời nhau ra. Dưới tác dụng cơ học, một phần màng tế bào có thể bị phá vỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho các hoá chất tham gia phá vỡ cấu trúc màng. Tiếp tục cho thêm 500 (l lysis buffer để phá vỡ màng tế bào và nhân, giải phóng DNA. Trong thành phần của đệm có chứa SDS và EDTA, hai chất này không chỉ có tác dụng phá vỡ màng mà còn có chức năng ức chế hoạt động của các nuclease, đảm bảo cho DNA không bị phân hủy trong quá trình tách chiết, (ii) Loại bỏ các thành phần không có bản chất DNA: cho thêm 2,5 (l proteinase K (20 mg/ml) rồi ủ ở 56oC khoảng 8-10 giờ để loại bỏ các protein nội bào hay protein liên kết với DNA. Sau đó, bổ sung 2 (l RNase (10 mg/ml) và ủ ở 37oC trong 1 giờ để loại bỏ RNA. Tiếp theo cho thêm 500 (l amonium acetate (7,5 M), trữ lạnh ở -20oC trong thời gian 1 giờ, chờ cho các muối amoni kết tủa các protein và các thành phần khác trong dung dịch. Sau đó ly tâm 13.000 vòng/ phút, trong 30 phút ở 4oC. Thu phần dịch nổi và loại bỏ cặn, (iii) Tủa DNA: cho vào ethanol tuyệt đối (lạnh) theo tỷ lệ thể tích 2:1 để tủa DNA trong thời gian 2 giờ ở -20oC. Tiếp tục ly tâm với tốc độ 13.000 vòng/phút trong 10 phút ở 4oC và thu tủa. Rửa tủa bằng 500 (l ethanol 70o rồi ly tâm với tốc độ 13.000 vòng/phút trong 10 phút ở 4oC. Thu tủa và để khô ethanol trong không khí ở nhiệt độ phòng, (iv) Sử dụng 50-100 (l TE để hoà tan tủa và bảo quản ở -20oC. DNA hệ gen sau khi tách chiết được kiểm tra bằng điện di trên gel agarose 0,8% và đo OD ở bước sóng 260 và 280 nm. Khi sử dụng hòa loãng DNA ở nồng độ 50 ng/(l bằng TE.


2.2.2. PCR -RFLP (Polymerase Chain Reaction
          - Restriction Fragment Length 
         Polymorphisms)

Để nhận diện đa hình gen tại đột biến điểm 1489C( T/MspI và 1811C( G/HaeIII trên intron 2 của gen H-FABP, phản ứng PCR - RFLP sử dụng cặp mồi đặc hiệu (H-FABP xuôi  5’-A T T G C C T T C G G T G T GTTTGAG - 3’ và H - FABP ngược 5’ - TCAG GAATGGGAGTTATTGG-3’) để nhân đoạn gen 1401 - 2216 (GenBank Y16180) có kích thước phân tử 816bp và chu trình nhiệt PCR được sử dụng (Gerbens và cs., 1997, Nguyễn Thu Thuý và cs., 2005). Sản phẩm PCR-RFLP được kiểm tra và đánh giá trên gel agarose 2% được nhuộm với ethidium bromide trong TBE buffer. Các đoạn DNA có thể được nhận diện trên agarose gel 89-727-816bp (1489C(T/MspI) và 16-117-278-405-683bp (1811C(G/HaeIII).


2.3. Đánh giá kiểu hình


Nghiên cứu này sử dụng các kết quả đánh giá kiểu hình của Nguyễn Huy Tưởng (2010) trong giai đoạn tăng trưởng của lợn từ 30 kg đến khi xuất chuồng để phân tích sự ảnh hưởng của kiểu gen lên các tính trạng.


2.3.1. Sinh lý máu


Tại các thời điểm 30, 60 và 100 kg các chỉ tiêu theo dõi gồm số lượng hồng cầu (RBC30, RBC60, RBC100), bạch cầu (WBC30, WBC30, WBC30), tiểu cầu (PLT30, PLT60, PLT100) và hematorit (HCT30, HCT60, HCT100).


2.3.2. Sinh hoá máu


Hàm lượng glucose, urea và chỉ số BUN được phân tích tại thời điểm lợn 60 và 100 kg.

2.3.3. Năng suất quày thịt


Khi lợn đạt khối lượng ~100 kg, tiến hành mổ khảo sát để đánh giá năng suất quày thịt theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 3899-84). Các chỉ tiêu theo dõi gồm: khối lượng móc hàm, tỉ lệ móc hàm, khối lượng thịt xẻ, tỉ lệ thịt xẻ, độ dày mỡ lưng.


2.3.4. Chất lượng quày thịt


Thịt thăn (lấy tại vị trí sườn 10-11) và thịt đùi được bảo quản ở 4oC để đánh giá các chỉ tiêu (i) pH tại các thời điểm 45 phút (pH45), 12 (pH12), 24 giờ (pH24) và 48 giờ (pH48) sau hạ thịt; (ii) khả năng giữ nước (WHC, %); (iii) vật chất khô (VCK), protein thô (CP), béo thô (EE), canxi (Ca) và phốtpho (P) theo qui trình AOAC (1984). 


2.4. Xử lý thống kê


Tần số kiểu gen và tần số allele được tính toán dựa theo định luật Mendel.


Số liệu thí nghiệm được xử lý bằng phần mềm Excel và phần mềm Minitab Version 14 (General Linear Model, Tukey) theo mô hình:

             Yij = ( + (i + (ij

Trong đó:  (: trung bình chung


                 (i: ảnh hưởng của kiểu gen


                  (ij: sai số


3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN


3.1. Tần số kiểu gen và alen


Tại đột biến điểm 1489C(T (MspI), kiểu gen TT không được tìm thấy, vì vậy tần số kiểu gen CC và CT có tỉ lệ tương ứng là 75,75% và 24,24%. Trong đó alen “C” có tần số là 87,88% và “T” là 12,12% (Bảng 1). So với các nghiên cứu khác nhận thấy có sự phân bố về tần số kiểu gen và alen khác nhau giữa các giống. Kiểu gen CC xuất hiện với tần suất rất cao ở 7 giống lợn nội Móng Cái (100%), Cỏ (97,30%), Mẹo (95,74%), Tạp Ná (87,80) và Mường Khương (79,63%) trong khi tần số kiểu gen CT được tìm thấy rất thấp ở Cỏ (2,70%), Mẹo (4,26%), Móng Cái, Tạp Ná và Mường Khương (0,00%). Riêng về các giống lợn ngoại Landrace và Yorkshire, allele “C” xuất hiện với tần số rất cao, vì thế kiểu gen CC tương ứng được tìm thấy là 92,86% và 94,44%. Đặc biệt kiểu gen TT không xuất hiện ở các giống lợn nội, Landrace và Yorkshire (Nguyễn Thu Thuý và cs., 2005).


Bảng 1. Đặc điểm kiểu gen H-FABP


		Gen/enzyme

		Tần số kiểu gen, %

		Tần số alen, %



		1489C( T/MspI

		CC

		CT

		TT

		C

		T



		n

		25,00

		8,00

		0,00

		58,00

		8,00



		%

		75,75

		24,25

		0,00

		87,88

		12,12



		1811C( G/HaeIII

		CC

		CG

		GG

		C

		G



		n

		0,00

		9,00

		24,00

		9,00

		57,00



		%

		0,00

		27,27

		72,73

		13,64

		86,36



		

		

		

		

		

		





Kết quả nghiên cứu trên các quần thể lợn khác nhau (Nangchang trắng, Erhualian, Meishan, Yushan đen, Leping khoang, Jinhua gáy đen, Shanggao gáy đen) ở Trung Quốc đều cho kết quả 100% lợn mang kiểu gen CC (Lin và cs., 2002). Nhìn chung, một số giống lợn ngoại và nội nuôi ở Việt Nam cũng như một số giống lợn nội Trung Quốc không mang kiểu gen TT. 


Kết quả cũng ghi nhận thêm tại đột biến điểm 1811C(G (HaeIII), kiểu gen CC không xuất hiện trong quần thể nghiên cứu, trong khi đó tần số kiểu gen CT và TT lần lượt là 27,27% và 72,73%. Vì vậy, tần số allele “C” (13,64%) cũng thấp hơn “G” (86,36%). Theo Nguyễn Thu Thuý và cs. (2005), trong các quần thể lợn khác nhau Cỏ, Mẹo, Tạp Ná, Mường Khương và Móng Cái chỉ hiện diện hai kiểu gen CC và CT, hầu hết các cá thể nghiên cứu đều mang kiểu gen CC với tỉ lệ khá cao (93,62 - 98,82%). Riêng trong quần thể Landrace (CC = 21,43%, CT = 39,29%, TT = 39,29%) và Yorkshire (CC = 44,44%, CT = 44,44%, TT = 11,11%) đều có đủ cả 3 kiểu gen. Điều này có thể là do đặc điểm riêng về giống. Có thể alen “C” có liên quan mật thiết đến các tính trạng về mỡ ở các giống lợn nội.


3.2. ảnh hưởng của kiểu gen lên các
        tính trạng


Sự phân tích và đánh giá ảnh hưởng của gen lên các tính trạng nghiên cứu được đầu tư tại điểm đột biến 1489C( T  (MspI), kết quả ghi nhận ở bảng 2.


3.2.1. Sinh lý máu


Tại thời điểm khoảng 30 kg thể trọng, các chỉ tiêu sinh lý máu (RBC30, WBC30, PLT30, HCT30) không có sự khác biệt giữa các kiểu gen CC và CT. Sự khác biệt này có thể tìm thấy trong giai đoạn lợn 60 kg và 100 kg nơi mà kiểu gen CC có chỉ số HCT60 (0,36  ( 0,01 và 0,40 ( 0,02) (P=0,04), RBC100 (4,72  ( 0,35 và 5,97 ( 0,61) (P=0,09), PLT100  (203,30  ( 15,13 và 272,10 ( 26,75) (P=0,03) thấp hơn kiểu gen CT.


Máu được tạo ra từ các tế bào hồng cầu, các tế bào máu trắng (bạch cầu), tiểu cầu và huyết tương. SỰSỰ giảm sút về số lượng hoặc kích thước của các tế bào màu đỏ cũng làm giảm số lượng không gian mà nó chiếm đóng, kết quả là HCT thấp hơn. Ngược lại sự gia tăng số lượng hoặc kích thước của các tế bào hồng cầu tăng thêm số lượng không gian mà nó chiếm đóng, kết quả trong một thể tích huyết cầu cao hơn (Victoria và Mark, 2010). ở động vật có vú, HCT độc lập với khối lượng cơ thể. Trong trường hợp sốt xuất huyết kết hợp với HCT cao sẽ làm tăng nguy cơ hội chứng sốc Dengue hay làm tăng nguy cơ rối loạn myeloproliferetive (polycythemia vera, PV). Trong khi đó, bệnh phổi mãn tính hay thiếu nước cũng làm hematocrit tăng cao. Mặc dù có sự khác biệt về HCT giữa các kiểu gen nhưng nhìn chung HCT của lợn thí nghiệm nằm trong giá trị sinh lý bình thường (0,32 - 0,50) (Clarence và cs.,1986).


Bảng 2. ảnh hưởng của kiểu gen lên các chỉ tiêu sinh lý máu ở thời điểm (n=33)


		Chỉ tiêu

		CC
(

[image: image1.wmf]x


±SE)

		CT
(

[image: image2.wmf]x


±SE)

		P



		Thời điểm 30 kg



		WBC30, 109/l

		24,43 ±1,41

		19,70 ±2,49

		0,11



		RBC30, 1012/l

		5,87 ±0,27

		5,09 ±0,48

		0,17



		PLT30, 109/l

		284,90 ±25,19

		302,10 ±44,53

		0,74



		HCT30

		0,39 ±0,01

		0,42 ±0,02

		0,14



		Thời điểm 60 kg



		WBC60, 109/l

		17,74 ±0,93

		18,14 ±1,64

		0,83



		RBC60, 1012/l

		5,53 ±0,86

		4,13 ±1,53

		0,43



		PLT60, 109/l

		212,90 ±10,23

		177,80 ±18,08

		0,10



		HCT60

		0,36 ±0,01

		0,40 ±0,02

		0,04



		Thời điểm xuất chuồng



		WBC100, 109/l

		12,24 ±1,27

		9,39 ±2,25

		0,28



		RBC100, 1012/l

		4,72 ±0,35

		5,97 ±0,61

		0,09



		PLT100, 109/l

		203,30 ±15,13

		272,10 ±26,75

		0,03



		HCT100

		0,37 ±0,02

		0,40 ±0,03

		0,48



		

		

		

		





HCT là thước đo tổng khối lượng của hồng cầu so với tổng khối lượng máu toàn phần trong một mẫu (Nguyễn Quang Mai, 2004). Nhìn chung, những con lợn mang kiểu gen CC có số lượng hồng cầu nhiều hơn những con mang kiểu gen CT, nhưng HCT lại thấp hơn trong giai đoạn lợn 30 - 60 kg. Điều này có thể là do thể tích hồng cầu của lợn mang kiểu gen CT lớn hơn nên HCT cao hơn. Tuy nhiên, ở giai đoạn xuất chuồng thì ngược lại. Sự khác biệt về RBC100 giữa 2 kiểu gen không có ý nghĩa thống kê (P=0,09) kèm theo là sự khác biệt rất có ý nghĩa về PLT100. Những lợn mang kiểu gen CC có PLT100 cao hơn CT (203,30 ( 15,13 và 272,10 ( 26,75) (P=0,03). PLT được biết là một hệ thống có chức năng ngăn chặn vật lạ, vi trùng xâm nhập vào cơ thể. Tiểu cầu sẽ cô lập chúng trước khi chúng bị thực bào (Nguyễn Thị Kim Đông và Nguyễn Văn Thu, 2009). Tiểu cầu rất dễ vỡ và giải phóng ra một số chất như: thromboplastin, serotonin, ADP, adrenalin có tác dụng gây co mạch, bịt kín vết thương và các photphotlipit của tiểu cầu có vai trò quan trọng trong quá trình đông máu (Nguyễn Quang Mai, 2004). Như vậy, những con lợn mang kiểu gen dị hợp CT có khả năng tự bảo vệ cơ thể và khả năng tự cầm máu khi bị tổn thương tốt hơn những con lợn mang kiểu gen đồng hợp trội CC.


2.2.2. Sinh hóa máu


Kết quả thí nghiệm cho thấy, những con lợn mang kiểu gen CT (6,94 mmol/l) có nồng độ urea trong máu cao hơn những lợn mang kiểu gen CC (5,41 mmol/l) tại thời điểm 60 kg. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (P<0,05) (Bảng 3). Thông thường các sinh vật không dễ dàng loại bỏ amonia (NH3) một cách nhanh chóng và thường phải chuyển nó sang một số chất khác như urea hay acid uric.


Urea thật sự không độc hại. Khi thêm vào một lượng lớn urea cho dialysate của bệnh nhân chạy thận nhân tạo thì không có tác hại (Johnson và cs., 2007). Thực chất, urea là một chất tiết ra bởi gan và được loại bỏ khỏi máu nhờ thận. Sau khi được tạo thành ở gan, urea được đưa vào máu rồi được lọc qua thận, một phần được tái hấp thu ở ống thận và một phần thải ra ngoài thông qua nước tiểu. Bình thường, cơ thể chỉ cần năng lượng cung cấp từ lipid và glucid là đủ. Tuy nhiên, khi có sự thiếu hụt nguồn cung cấp năng lượng từ lipid và  glucid, cơ thể cũng sử dụng đến nguồn năng lượng protein vì thế mà nồng độ urea trong máu tăng lên (Đỗ Đình Hồ, 2007).......................................... 


		Bảng 3. ảnh hưởng của kiểu gen lên các chỉ tiêu sinh hóa máu (n=33)


Chỉ tiêu

		CC
(

[image: image3.wmf]x


±SE)

		CT
(

[image: image4.wmf]x


±SE)

		P



		Thời điểm 30 kg



		Glucose, mmol/L

		4,41±0,15

		4,49±0,26

		0,79



		Urea, mmol/L

		5,41±0,30

		6,94±0,53

		0,02



		BUN, mmol/L

		2,49±0,14

		3,19±0,25

		0,02



		Thời điểm xuất chuồng



		Glucose, mmol/L

		4,44±0,12

		4,40±0,22

		0,89



		Urea, mmol/L

		6,00±0,53

		5,90±0,93

		0,93



		BUN, mmol/L

		2,76±0,24

		2,71±0,43

		0,93



		

		

		

		





BUN thường được dùng để đánh giá chức năng của thận. Tuy nhiên, có rất nhiều quá trình trao đổi chất và các bệnh khác cũng làm thay đổi nồng độ BUN nhưng có thể không làm thay đổi chức năng của thận. Ngoài ra, nồng độ BUN có thể dùng để chỉ báo về tình trạng protein trong một nhóm động vật (McKee và cs., 2004). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về hàm lượng urea dẫn đến sự khác biệt về BUN giữa các kiểu gen (P=0,02) ở thời điểm lợn đạt khối lượng sống khoảng 60 kg (Bảng 3).


Glucose là cơ chất chuyển hóa chủ yếu của glucid (Đỗ Đình Hồ, 2007). Nồng độ glucose trong máu ở hai kiểu gen của lợn thí nghiệm trong giai đoạn 60 kg đến xuất chuồng không có khác biệt. Như vậy, kiểu gen ảnh hưởng đến nồng độ urea và BUN nhưng không ảnh hưởng đến nồng độ glucose trong máu.


2.2.3. Năng suất quày thịt


Bảng 4 cho thấy, các tính trạng năng suất thịt như: khối lượng móc hàm, tỉ lệ móc hàm, khối lượng thịt xẻ, tỉ lệ thịt xẻ và dày mỡ lưng ở 3 điểm (cổ, lưng, thân) của hai kiểu gen CC và CT khác nhau không ý nghĩa thống kê. Riêng về độ dày mỡ lưng ở cổ thì có sự khác biệt gần có ý nghĩa giữa kiểu gen CC (3,74 ( 0,26) và CT (4,30 ( 0,15) (P=0,08). Đây cũng là điểm có mỡ lưng dày nhất dọc theo sống lưng. Nhìn chung, độ dày mỡ lưng trung bình ở lợn có kiểu gen CT (2,77 ( 0,10) cao hơn CC (2,60 ( 0,18). 


Khi phân tích đa hình RFLP MspI trên 3 giống lợn Duroc, Landrace và Yorkshire, Kim và cs. (2009) đã tìm thấy sự mối liên kết rất có ý nghĩa thống kê giữa kiểu gen H-FABP với độ dày mỡ lưng (P<0,01). Thêm vào đó, Jia-qi và cs. (2003) cũng báo cáo rằng, kiểu gen H - FABP ảnh hưởng có ý nghĩa lên  độ dày mỡ lưng ở sườn 6 - 7 và dày mỡ lưng trung bình khi đo bằng máy siêu âm trên một quần thể lợn F2 còn sống (P<0,05). Sự liên kết gen H - FABP với tính trạng mỡ nội mô và mỡ lưng cũng được tìm thấy trên quần thể F3 lợn bản địa Hàn Quốc và quần thể lai bản địa với Yorkshire (P<0,05) (Li và cs., 2010). Tuy nhiên, một báo cáo khác cho rằng không có mối liên kết của H-FABP với độ dày mỡ lưng trên lợn Large White và Landrace (Urban và cs., 2002). 


2.2.4. Phẩm chất quày thịt


Thịt là một trong những nguồn cung cấp protein chính cho con người và thịt lợn được sản xuất và tiêu thụ nhiều nhất hiện nay. Trong những năm gần đây, người tiêu dùng thịt lợn quan tâm nhiều đến vấn đề chất lượng thịt như màu sắc, độ mềm, hàm lượng nước trong thịt...


Sự tăng biến dưỡng trong mô cơ sẽ làm giảm đột ngột pH (<5,5) sau hạ thịt 24 giờ kèm theo là sự tăng nhiệt độ cơ dẫn đến sự biến tính protein và vì thế sẽ ảnh hưởng đến CL, WHC,... (Fávero, 2002). Sự biến tính protein cơ có thể làm giảm chất lượng thịt. Qua phân tích thành phần dưỡng chất trong thịt thăn nhận thấy những lợn mang kiểu gen CC có hàm lượng VCK và protein cao hơn lợn mang kiểu gen CT. Sự khác biệt này rất có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Protein (CP) là thành phần dinh dưỡng quan trọng nhất và giá trị nhất của quày thịt (Bảng 5). 


		Bảng 4. ảnh hưởng của kiểu gen lên năng suất quày thịt (n=33)


Chỉ tiêu

		CC
(
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±SE)

		CT
(
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±SE)

		P



		Khối lượng móc hàm, kg

		85,46±1,80

		85,76±1,02

		0,89



		Tỉ lệ móc hàm, %

		79,57±2,03

		80,91±1,15

		0,57



		Khối lượng thịt xẻ, kg

		78,60±1,72

		78,83±0,98

		0,91



		Tỉ lệ thịt xẻ, %

		73,19±1,92

		74,37±1,09

		0,60



		Dày mỡ lưng ở cổ, cm

		3,74±0,26

		4,30±0,15

		0,08



		Dày mỡ lưng ở sườn 10-11, cm

		2,12±0,18

		2,31±0,10

		0,38



		Dày mỡ lưng ở hông, cm

		2,16±0,18

		1,97±0,10

		0,36



		Dày mỡ lưng trung bình, cm

		2,60±0,18

		2,77±0,10

		0,35





Bảng 5. ảnh hưởng của kiểu gen lên thành phần dinh dưỡng của thịt thăn (n=33)


		Chỉ tiêu

		CC
(
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±SE)

		CT
(
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±SE)

		P



		VCK, %

		25,32±0,22

		24,32±0,39

		0,03



		Ash, %

		1,37±0,05

		1,39±0,10

		0,88



		CP, %

		21,38±0,19

		20,21±0,33

		0,00



		Ca, %

		0,22±0,02

		0,29±0,03

		0,08



		P, %

		0,18±0,01

		0,18±0,01

		0,85



		EE, %

		2,03±0,18

		2,05±0,14

		0,95



		

		

		

		





Qua phân tích nhận thấy giá trị pH của thịt đùi và thịt thăn tại 4 thời điểm khảo sát khác nhau (45 phút, 12, 24 và 48 giờ sau hạ thịt) của hai kiểu gen CC và CT không có khác biệt ý nghĩa. Giá trị pH có khuynh hướng giảm dần đều từ 45 phút đến 24 giờ sau hạ thịt. Ngoại trừ pH thăn của kiểu gen CC, các giá trị pH khác tại thời điểm 48 giờ sau hạ thịt có khuynh hướng tăng nhẹ trở lại (Bảng 6). 


Như vậy, gen H - FABP không có ảnh hưởng đến giá trị pH sau hạ thịt. Nguyễn Thiện và Võ Trọng Hốt (2007) cho rằng, nếu thịt có pH giảm chậm sau khi giết mổ và đạt mức 6,2 thì được xếp loại DFD (đậm, chắc và khô). Nếu sau khi giết mổ, pH sụt giảm cực nhanh trong vòng 45 phút đến mức 5,0 - 5,3 và kéo theo tăng nhiệt 42 - 430C, sau đó độ pH tăng lên 5,4 - 6,0 vào lúc 24 giờ thì được xếp loại PSE (nhạt, mềm và rỉ nước). Nếu sau khi giết mổ độ pH giảm dần dần và đạt khoảng 6,2 trong 45 phút, sau đó đạt mức 5,8 đến 5,9 vào lúc 24 giờ thì là loại thịt bình thường. Dựa theo tiêu chí này thì thịt của lợn trong nghiên cứu này có thể xếp loại PSE nhẹ. 


Kết quả bảng 7 cho thấy, khả năng giữ nước của thịt đùi ở những con lợn mang kiểu gen CC (70,13%) cao hơn những con mang kiểu gen CT (69,44%) nhưng không có ý nghĩa thống kê. Trong khi đó, những lợn mang kiểu gen CC (71,58%) có khả năng giữ nước của thịt thăn kém hơn kiểu gen CT (75,05%). Miếng thịt mềm có hàm lượng nước tối thiểu, có hương vị thơm ngon hấp dẫn mới khiến người ăn cảm thấy ngon miệng. Hàm lượng nước còn giữ lại trong thịt sau khi nấu là rất quan trọng để thịt có được những đặc điểm đó (Hội đồng Hạt cốc Chăn nuôi Mỹ, 1996).


Bảng 6. ảnh hưởng của kiểu gen lên pH thịt thăn và thịt đùi ở các thời điểm
sau hạ thịt (n = 33)

		Chỉ tiêu

		CC
(
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±SE)

		CT
(
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±SE)

		P



		Thịt thăn

		

		

		



		pH45

		6,05±0,07

		5,97±0,13

		0,63



		pH12

		5,68±0,10

		5,77±0,16

		0,64



		pH24

		5,65±0,06

		5,59±0,11

		0,66



		pH48

		5,56±0,05

		5,70±0,08

		0,15



		Thịt đùi

		

		

		



		pH45

		6,25±0,08

		6,35±0,14

		0,55



		pH12

		5,86±0,06

		5,92±0,10

		0,62



		pH24

		5,75±0,10

		5,64±0,06

		0,33



		pH48

		5,71±0,06

		5,70±0,11

		0,98





Bảng 7. ảnh hưởng của kiểu gen lên khả năng giữ nước của thịt ở 72 giờ
sau giết mổ (n = 33)


		Chỉ tiêu

		CC
(
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±SE)

		CT
(
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±SE)

		P



		Thịt thăn

		71,58±0,84

		75,05±1,49

		0,05



		Thịt đùi

		70,13±1,91

		69,44±3,37

		0,86



		

		

		

		





Khả năng giữ nước của thịt phản ánh mức độ tươi của thịt. Những loại thịt rỉ nước sẽ ít được ưa chuộng. Tỷ lệ nước trong cơ khoảng 75%. Một phần nước được liên kết rất chặt chẽ do đặc điểm ngẫu cực của phân tử được tích điện nhờ vào các chuỗi polypeptide của các phân tử protein. Phần lớn nước sẽ được tạo thành các khối phân tử được giữ lại thông qua hiệu ứng khối lập thể trong mạng được hình thành nên từ các chuỗi này. Như vậy, tất cả các nguyên nhân làm thay đổi việc đông mạng này sẽ làm ảnh hưởng đến sự giữ nước. Khi mà độ pH giảm dần dẫn đến mạng của chuỗi polypeptide bị siết chặt làm cho khả năng giữ nước của thịt bị giảm. Độ pH càng cao thì khả năng giữ nước càng cao. (Nguyễn Thiện và Võ Trọng Hốt, 2007). Như vậy, gen H - FABP có mối liên kết chặt chẽ với khả năng giữ nước của thịt thăn ở thời điểm 72 giờ sau giết mổ. Xét về mặt chất lượng thì thịt những con lợn mang kiểu gen CC sẽ ngon hơn những con mang kiểu gen CT.

4. KẾT LUẬN


Một số nghiên cứu trong và ngoài nước đã chứng minh gen H - FABP có mối quan hệ chặt chẽ đến các tính trạng mỡ nội mô, độ dày mỡ lưng,... Trong thí nghiệm này, sự phân tích mối liên kết đa hình tại đột biến điểm 1489C( T/MspI với các tính trạng HCT60, PLT100, Urea60, BUN60, VCK thăn, CP thăn, WHC thăn được tìm thấy có ý nghĩa thống kê (P<0,05) nơi mà những lợn mang kiểu gen CC có tính năng vượt trội hơn CT. Sự liên kết đa hình tại điểm 1489C( T/MspI  trên gen H - FABP có thể được xem như những minh chứng giá trị về vai trò xa hơn của gen H - FABP trong việc kiểm soát một số tính trạng về sinh lý, sinh hoá máu và chất lượng thịt. Có thể xem H - FABP là marker di truyền phân tử ứng dụng trong việc cải thiện chất lượng con giống nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả chăn nuôi lợn.
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